[image: image1.png]


            

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

NĂM 2012
I. LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY :
+ Việc thành lập : 
Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo Dục Đà Nẵng ra đời trên cơ sở thành lập mới, với cổ đông sáng lập chính là Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam và các cổ đông góp vốn khác, bao gồm tất cả cán bộ công nhân viên của NXBGD tại TP Đà Nẵng.

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng (sau đây gọi tắt là “Công ty”) được thành lập theo Quyết định số 311/QĐ-TCNS ngày 23/03/2007 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam. Công ty là đơn vị hạch toán độc lập, hoạt động sản xuất kinh doanh theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3203001382 ngày 04/04/2007 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Đà Nẵng, Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định pháp lý hiện hành có liên quan. Từ khi thành lập đến nay, Công ty đã 4 lần điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và lần điều chỉnh gần nhất vào ngày 15 tháng 09 năm 2011 với mã số doanh nghiệp là 0400568767

+ Đăng ký giao dịch cổ phiếu : 
Công ty đã đăng ký giao dịch cổ phiếu phổ thông tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo quyết định số 467/QĐ-SGDHN ngày 13/08/2009 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội với mã chứng khoán DAD. Ngày giao dịch chính thức là 19/08/2009.

Vốn điều lệ ban đầu của Công ty là : 50.000.000.000 đồng tương ứng 5.000.000 CP.
+ Ngành nghề kinh doanh : 
- 
Tổ chức liên kết xuất bản, in và phát hành các loại sách bổ trợ sách giáo khoa và các ấn phẩm khác; 
- 
Sản xuất kinh doanh : thiết bị, dụng cụ giáo dục, văn phòng phẩm, vở học sinh và lịch các loại;
- 
Kinh doanh dịch vụ địa ốc;
- 
Xây dựng dân dụng;
- 
Kinh doanh dịch vụ cho thuê kho bãi, mặt bằng kinh doanh, văn phòng làm việc;
- 
Đào tạo nghề : tin học, ngoại ngữ.
+ Tình hình hoạt động : 
Công ty là đơn vị thành viên của NXBGDVN với nhiệm vụ tổ chức in, xuất bản và phát hành sách giáo dục của NXBGDVN đến các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên, phục vụ ngành giáo dục và các đối tượng xã hội khác.
+ Định hướng phát triển :
Hoạt động dưới mô hình công ty cổ phần, mục tiêu hoạt động của Công ty là không ngừng tích luỹ và nâng cao năng lực sản xuất; mở rộng thị phần; đảm bảo gia tăng giá trị doanh nghiệp, lợi ích hợp pháp của cổ đông và góp phần vào việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội của đất nước.

II.  BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  :
+  Khó khăn và Thuận lợi : 

-Nhiều nhân tố ảnh hưởng đến việc tăng mạnh giá thành sản phẩm : giấy ruột và giấy bìa tăng cao, lãi suất vay ngân hàng, tiền lương tối thiểu tăng, thị trường chứng khoán tiếp tục có xu hướng giảm sâu . . 
-Tỉ lệ đề tài STK mới xuất bản trong năm có khả năng cạnh tranh trên thị trường còn thấp thông qua khả năng có thể tái bản trong năm 2012 về sau.

-Chưa thực hiện được việc tổ chức tập huấn giới thiệu và hướng dẫn sử dụng các bộ sách của Công ti tại các địa phương.

-Văn phòng làm việc của Công ti còn phải đi thuê, diện tích hạn chế, chưa ổn định.
-Chương trình và SGK ổn định đến năm 2015 : HĐQT và BTGĐ NXBGDVN chủ trương tiếp tục xuất bản nhiều bộ SBT.SGK theo SGK một cách thông minh nhất để khai thác hết nhu cầu SBT của học sinh cấp 2 và cấp 3; Bộ GD&ĐT đang triển khai xuất bản SGK tiếng Anh từ lớp 1 đến lớp 12.

-Lãnh đạo NXBGD đã có phương hướng nhiệm vụ kế hoạch công tác năm 2012 mang tính chất chiến lược chi tiết và toàn diện đồng thời đã thường xuyên quan tâm chỉ đạo sát sao đến tình hình tổ chức thực hiện nhiệm vụ kế hoạch của Công ti.
-Đối với sách tham khảo : vấn đề thị trường và sản phẩm của Công ti đã bước đầu định hình nhưng bị cạnh tranh gay gắt theo qui luật thị trường.
-Đội ngũ CBCNV của Công ti có truyền thống chịu khó, yêu nghề làm sách và lao động sáng tạo; và từng bước được đào tạo bồi dưỡng và tự đào tạo bồi dưỡng để phù hợp với cơ chế thị trường, thể hiện tính năng động và vận hành theo hướng chuyên nghiệp.
+  Những kết quả đã đạt được trong năm 2012 : 

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2012 mà Đại hội đồng cổ đông thường niên đã đặt ra như sau :

	CHỈ TIÊU
	ĐVT
	KẾ  HOẠCH
	THỰC HIỆN
	% TH/KH 

	+  Doanh thu  
	Tỉ đồng
	95 
	120,07
	126

	+  Lợi nhuận
	“
	13 
	16,95
	130

	+ Cổ tức
	%
	17
	17
	100


+  Kế hoạch năm 2013 : 

-Xuất bản : 120 đề tài STK tái bản, 70 đề tài STK mới và 15-25 đề tài sách điện tử đảm bảo đạt chất lượng tốt và kịp tiến độ.
-Số lượng phát hành sách : 18.450.000 bản, trong đó :

+Sách BT.SGK : 12.150.000 bản

+Sách SGK.TC : 1.700.000 bản

+Sách BT.SGK mở rộng, STK : 4.600.000 bản
* Ngoài ra phấn đấu : đối với lịch giáo dục 2014 : dự kiến từ 500.000 blốc đến 70.000 blốc; SGD điện tử : 200.000 SP.
-Chỉ tiêu giá trị : 



+Doanh thu : 125 tỷ đồng



+Lợi nhuận trước thuế : 17 tỷ đồng



+Cổ tức : 16%



+Quĩ dự phòng tài chính : 5%



+Quỹ khen thưởng HĐQT,BKS : 3%



+Quỹ KTPL : 7%

-Đầu tư và phát triển cơ sở vật chất :
+Duy trì đầu tư vào các đơn vị thành viên của NXBGDVN, tuỳ tình hình của TTCK, Công ti sẽ đề xuất HĐQT việc chuyển nhượng đảm bảo thu hồi vốn và có lãi; Hoặc chuyển đổi CP đầu tư vào một số ĐVTV của NXBGD VN đang có hiệu quả cao nhưng giá CP thấp như : khối SGD, khối đầu tư và khối khác.
+Mua thêm cổ phiếu quỹ của Công ti đủ : 1.000.000 CP, giá mua bình quân không quá 10.000 đ/CP.( tình bình quân cả số lượng cổ phiếu hiện có)

+Khai thác sử dụng và phát huy hiệu quả khu nhà kho 2.544 m2 đã xây dựng; Tiếp tục đề xuất đầu tư xây dựng khu nhà kho số 2, diện tích 1.500 m2; Khai thác hiệu quả nhà 145 Lê Lợi – TP Đà Nẵng.
III.  BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC  :

1. Báo cáo tình hình tài chính
+
Khả năng sinh lời, khả năng thanh toán và các chỉ tiêu về cơ cấu vốn

	Chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	Năm 2012

	1. Hệ số sinh lời
	
	

	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng doanh thu
	%
	13,11

	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản
	%
	18,00

	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng vốn chủ sở hữu
	%
	27,56

	2. Các hệ số thanh toán
	
	

	·  - Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn
(TSLĐ và Đầu tư ngắn hạn/Tổng Nợ ngắn hạn)
	Lần
	2,10

	· - Khả năng thanh toán nhanh 
· (TSLĐ và Đầu tư ngắn hạn – HTK)/Tổng nợ ngắn hạn)
	Lần
	0,98

	· 3. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn
	
	

	· - Nợ phải trả/Tổng tài sản
	%
	34,66

	· - Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu
	%
	53,05


+ 
Giá trị sổ sách cổ phiếu tại thời điểm 31/12 của năm báo cáo :  
12.262 đồng/CP

+ 
Những thay đổi về vốn cổ đông : Tổng số cổ phiếu lưu hành tại thời điểm 31/12/2011 là 4.659.200 cổ phiếu. Cổ đông nắm giữ trên 5% cổ phần gồm :

- Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam


:
41,5%

+  Cổ tức chi trả năm 2012 là 



:  
17%.

+ Tổng số cổ phiếu theo từng loại (cổ phiếu thường, cổ phiếu ưu đãi...)

-  Số cổ phiếu ưu đãi




:    
0 cổ phiếu.
- Số cổ phiếu thường




:
4.659.200 cổ phiếu.

- Số cổ phiếu quĩ




:
340.800 cổ phiếu.

+ Số lượng cổ phiếu đang lưu hành theo từng loại

- Số cổ phiếu loại 1 (chuyển nhượng tự do)
:

5.000.000 cổ phiếu.
- Số cổ phiếu loại 2 (chuyển nhượng có điều kiện) 
:

0 cổ phiếu.
+ Số lượng cổ phiếu dự trữ, cổ phiếu quỹ theo từng loại :
- Số cổ phiếu quĩ

:
340.800 cổ phiếu.

2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh :
	Stt
	Chỉ tiêu
	§VT
	Thực hiện năm 2011
	Năm 2012
	Tỉ lệ% so với

	
	
	
	
	Kế hoạch
	Thực hiện 
	TH 2011
	KH 2012

	1
	Xuất bản
	Đề tài
	118
	188
	165
	139,8
	87,8

	1.1
	STK tái bản
	Đề tài
	77
	100
	100
	129,9
	100,0

	
	Số lượng in bình quân
	Bản/Đề tài
	22.250
	
	28.132
	126,4
	

	1.2
	STK mới
	Đề tài
	41
	50
	43
	104,9
	86,0

	
	Số lượng in bình quân
	Bản/Đề tài
	12.270
	
	10.511
	85,7
	

	1.3
	STK míi LK víi Cty Dịch vụ
	Đề tài
	0
	38
	22
	
	57,9

	
	Số lượng in bình quân
	Bản/Đề tài
	0
	
	3.364
	
	

	2
	In-nhËp kho
	Bản
	13.836.000
	14.987.000
	14.991.000
	108,3
	100,0

	2.1
	SBT.SGK và STC 
	Tên sách
	153
	134
	134
	94,1
	100,0

	
	
	Bản
	11.871.000
	11.170.000
	11.174.000
	
	

	2.2
	SMR, STK 
	Tên sách
	159
	178
	178
	194,2
	100,0

	
	
	Bản
	1.965.000
	3.817.000
	3.817.000
	
	

	3
	Phát hành 
	Sản phẩm
	15.792.000
	15.600.000
	18.299.000
	115,54
	116,96

	3.1
	SBT.SGK
	Bản
	11.241.000
	11.000.000
	12.271.000
	109,16
	111,55

	3.2
	STC
	Bản
	1.381.000
	1.400.000
	1.448.000
	104,85
	103,43

	3.3
	SMR, STK 
	Bản
	3.170.000
	3.200.000
	4.527.000
	142,81
	141,47

	3.4
	Lịch Giáo dục 2013 
	Blèc
	70.800
	
	52.512
	74,17
	

	4
	 chỉ tiêu giá trị
	
	
	
	
	
	

	4.1
	Doanh thu
	Tỉ đồng
	89,758
	95,0
	120,003
	133,70
	126,32

	4.1.1
	    SBT
	Tỉ đồng
	47,892
	47,360
	54,870
	114,57
	115,86

	4.1.2
	    SMR, STK, STC & Khác
	Tỉ đồng
	41,866
	47,640
	65,133
	155,57
	136,72

	4.2
	Lợi nhuận trước thuế 
	Tỉ đồng
	12,631
	13,0
	16,9
	133,80
	130,00

	4.3
	Thuế thu nhập doanh nghiệp
	Tỉ đồng
	2,054
	3,250
	1,656
	80,62
	50,95

	4.4
	Lợi nhuận sau thuế
	Tỉ đồng
	10,576
	9,750
	15,274
	144,42
	156,66

	4.5
	Tỉ suất lợi nhuận/VĐL
	%
	25,2
	26
	33,86
	134,37
	130,23

	5
	Vốn tích lũy 
	Tỉ đồng
	3,8
	-
	9,6
	252,63
	-

	6
	 Cổ tức
	%
	15
	16
	17
	113,33
	106,25


3. Những tiến bộ công ty đã đạt được : 

a. 
Công tác khai thác đề tài - liên kết xuất bản :
− STK tái bản: Đã tổ chức nâng cấp 3 bộ sách: (Thực hành chính tả 1-5; Vở tập viết chữ đẹp 1-5; Vở Thực hành thủ công 1-3) và đã thay đổi mẫu mã bìa của nhiều bộ sách như: Âm nhạc, Mĩ thuật, Vở tập viết chữ đẹp, Thực hành Cùng học Tin học,…;
− STK mới: Trong 43 cuốn đã xuất bản có 13 cuốn đảm bảo được chất lượng và tiến độ nên đã có số lượng phát hành lớn, trên 10.000 bản/tên sách: Thực hành thí nghiệm Sinh học 6-9; Thực hành thí nghiệm Vật lí, Hóa học, Sinh học 10,11,12;

− Đã định hình được: “Quy  trình và cơ chế tài chính” để khai thông việc liên kết giữa Công ty đầu tư và Công ty dịch vụ trong việc hợp tác liên kết xuất bản, bước đầu đã có sản phẩm như: Thực hành Toán 6-9; Thực hành Lịch sử 4 - 9; Thực hành Khoa học 4,5; Thực hành Địa lí 4,5; Vở viết đúng viết đẹp tiếng Anh 3; Bé tập đọc tiếng Việt; 

− Cùng với khối các Công ty đầu tư để đầu tư kinh phí làm sách tiếng Anh theo đề án NNQG 2020 trong năm 2012: 690.000.000 ®; Kinh phí nâng cấp SBT: 284.000.000 ®;

- Đã bắt đầu triển khai làm STK giáo dục điện tử một số bộ sách: Vở thực hành Thủ công 1,2,3; Thực hành cùng học Tin học 3-5 và một số bộ sách khác;
b. 
Công tác in : 
Phân tích, dự báo và tham mưu ra 17 QĐ in SBT, STC với số lượng in: 11.180.000 bản; 48 QĐ in SMR và STK với số lượng in: 3.833.200 bản; Giao in và thực hiện hỗ trợ tiền công in tăng: 16,5% đối với 4 nhà in thuộc NXBGDVN; Đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết và chủ động triển khai in sớm, in gia công và in đấu thầu; Thường xuyên kiểm tra và quản lí tốt tiến độ nhập kho; Chất lượng công tác vận chuyển, giao nhận hàng hóa được nâng lên; Duy trì tương đối tốt công tác kiểm kê kho hàng ngày; Đảm bảo an toàn tại khu vực kho; Quản lí tốt việc cung ứng vật tư cho các nhà in, tăng cường việc giao vật tư trực tiếp từ nhà cung cấp đến nhà in, tiết kiệm được nhiều khoản mục chi phí;

c. 
Công tác tuyên truyền quảng cáo

− Chuẩn bị chu đáo nội dung và triển khai bản đặt sách từ đầu năm đến gần 100 khách hàng;

− Đã tổ chức 3 đợt tập huấn sử dụng SGK tiếng Anh tại : Gia Lai ngày 31/8/2012, Quảng Bình ngày 27/6/2012, Quảng Trị ngày 13/10/2012 với tổng số 460 cán bộ quản lí và giáo viên tham dự;

− Lần đầu tiên, Công ti đã tổ chức tập huấn sử dụng SGK Tin học bậc tiểu học tại Quảng Nam ngày 23/11/2012 và Đà Nẵng ngày 24/11/2012 với tổng số 360 cán bộ quản lí và giáo viên tham dự; 

− In và phát hành 500 bảng giá sách và 21 pano quảng cáo lịch GD 2013 đến tất cả khách hàng;

− Giới thiệu sách mới trên tạp chí TVTH, GDTĐ ; Website và các tủ sách của NXBGDVN;

− Cử các đoàn làm việc với các PGD tại: Bình Định, Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Nghệ An, Thanh Hóa;  

− Đã tham mưu NXBGDVN kí và phát hành công văn 995 ngày 22-6-2012 v/v: “Giới thiệu sách phục vụ năm học 2012-2013” đến tất cả các Sở và các Công ty địa phương;

d. Kết quả công tác phát hành các mảng sách qua 13 đối tác phát hành tại khu vực miền Trung
	TT
	TØnh/TP
	Công ti
	Số lượng phát hành SBT.SGK
	Số lượng phát hành các mảng sản phẩm khác

	
	
	
	Số lượng học sinh
	Năm 2012 (Bản)
	BQ B¶n/HS
	TLTC

 (Bản)
	SMR,STK 

 (Bản)
	 Lịch Giáo dục 2013 

(Blèc)

	1
	Quảng Bình
	Thời Đại Quảng Bình
	163.659
	408.179
	2,5
	59.337
	63.037
	0

	
	
	S - TBGD Quảng Bình
	
	331.530
	2,0
	43.816
	62.406
	0

	2
	Quảng Trị
	PHS - TBTH Quảng Trị
	130.718
	390.962
	3,0
	43.009
	14.829
	549

	3
	Huế
	Sách - TBTH T.T Huế
	218.850
	576.397
	2,6
	39.930
	33.507
	0

	4
	Đà Nẵng
	Sách - TBTH Đà Nẵng
	151.209
	1.309.853
	8,7
	190.775
	152.122
	0

	
	
	Đơn vị TV NXBGDVN
	
	30.157
	0,2
	18.663
	46.111
	3.136

	5
	Quảng Nam
	S - TBTH Quảng Nam
	275.709
	511.175
	1,9
	73.511
	63.530
	327

	
	
	In - Quảng Nam
	
	893.925
	3,2
	78.163
	77.555
	1.113

	
	
	Phát triển Quảng Nam
	
	2.556.806
	9,3
	397.434
	406.690
	860

	6
	Quảng Ngãi
	S - TBTH Quảng Ngãi
	223.439
	839.003
	3,8
	52.784
	27.468
	29

	7
	Bình Định
	S - TBTH Bình Định
	294.637
	1.296.741
	4,4
	137.294
	79.988
	4.766

	8
	Gia Lai
	S - TBTH Gia Lai
	286.605
	927.653
	3,2
	70.988
	264.259
	8.009

	
	
	In Gia Lai
	
	1.168.335
	4,1
	107.256
	145.552
	7.669

	9
	Kon Tum
	S - TBTH Kon Tum
	101.331
	762.386
	7,5
	98.444
	82.593
	8.603

	Tổng cộng năm 2012
	1.846.157
	12.003.102
	6,5
	1.411.404
	1.519.647
	35.061

	Kết quả năm 2011
	1.832.859
	10.267.563
	5,6
	1.297.637
	1.384.602
	60.250

	So sánh năm 2012/2011
	100,7%
	117%
	116%
	109%
	110%
	58%


( Trong năm 2012, việc vinh danh và bổ sung các Đối tác phát hành của NXBGDVN là động lực rất lớn trong việc tăng nhu cầu (mãi lực) SBT tại khu vực. Tuy vậy, Công ti đã có những giải pháp kịp thời nên đáp ứng đầy đủ các nhu cầu biến động của địa phương, góp phần tăng 1,031 triệu bản SBT so với năm 2011 và tăng gần 1 bản sách / học sinh;

( Đa số Đối tác tại địa phương đã gắn bó chặt chẽ với Công ti Đầu tư trong việc PH các sản phẩm tự do cạnh tranh: STC, STK, lịch. Qua đó đã củng cố được uy tín và thương hiệu Công ti Đầu tư.

e. Công tác phát hành STK: 
Đã triển khai được nhiều chương trình làm việc tại các địa phương: 9 tỉnh miền Trung, Quảng Ninh, Hải Phòng, Điện Biên, Ninh Bình, Dăklăk, Lâm Đồng, Khánh Hòa, Vĩnh Long, Trà Vinh, Tây Ninh, Hà Giang, Bắc Giang, Hải Dương, TP. HCM… đạt kết quả tốt; 

Đã duy trì việc vinh danh phân hạng khách hàng, phân chia thành 6 Group cho các Quản lí phát hành; Đã thực hiện tốt các chức năng “phòng vệ” và “tấn công” trong công tác thị trường STK; các Quản lí phát hành đã kiểm soát tốt, tăng cường tính bao phủ (cover) và gia tăng được số lượng tại từng Group; Góp phần quan trọng vào việc gia tăng doanh thu và lợi nhuận năm 2012 của Công ti.                                                                                                                                   

	TT
	Nhóm khách hàng
	Thực hiện 

năm 2011 (bản)
	Thực hiện

 năm 2012 (bản)
	Tăng(+)/ giảm (-)

	1
	Group 1:  Đà Nẵng, Cần Thơ, Bến Tre, Kiên Giang, Bình Dương (12/15 khách hàng, bao phủ 80%)
	376.000
	407.000
	+31.000

	2
	Group 2: Quảng Nam, TP. HCM, Vũng Tàu, Trà Vinh, Tây Ninh  (13/15khách hàng, bao phủ 87%) 
	521.000
	764.000
	+243.000

	3
	Group 3: Quảng Ngãi, Bình Định, Khánh Hòa, Bình Thuận, Đồng Nai ( 24/28 khách hàng, bao phủ 86%)
	409.000
	426.000
	+17.000

	4
	Group 4: Gia Lai, Kontum, Đắc Lắc, Lâm Đồng (9/9 khách hàng, bao phủ 100%)
	1.225.000
	2.109.000
	+884.000

	5
	Group 5: TT. Huế, Q.TrÞ, Hà Nội, Q.Ninh, N.B×nh, H.Phßng, §.Biªn, T.Quang (18/18hách hàng, bao phủ 100%)
	235.000
	439.000
	+204.000

	6 
	Group 6: Q.Bình, H.Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Nam Định, Hà Bình, Lào Cai (13/18 khách hàng, bao phủ 72%) 
	414.000
	382.000
	-32.000

	Tổng cộng(89/102 khách hàng, bao phủ :86%):
	3.170.000
	4.527.000
	+1.357.000


g. Tình hình tồn kho các mảng sách(tỉ lệ tồn kho chung: 8,3%):
	STT
	Mảng sách
	§VT
	Số lượng tồn kho năm 2011
	Số lượng tồn kho năm 2012
	+/-

	1
	SBT.SGK:
	Bản
	1.797.388
	448.586
	-1.348.802

	2
	SGK.TC:
	Bản
	134.907
	236.246
	+101.339

	3
	SBT mở rộng, STK:
	Bản
	1.146.806
	971.709
	-175.097

	Tổng cộng
	Bản
	3.079.101
	1.656.541
	-1.422.560


h. Kết quả thu hồi công nợ tại các Group

	Stt
	Nhóm khách hàng
	Năm 2011
	Năm 2012

	
	
	Số đã thu

(tỉ đồng)
	Số còn phải thu

(tỉ đồng)
	Tỉ lệ %
	Số đã thu

(tỉ đồng)
	Số còn phải thu

(tỉ đồng)
	Tỉ lệ %

	1 
	13 Công ti phát hành SBT.SGK 
	71,5
	2,237
	96,97
	86,893
	3,036
	96,62

	2
	Các khách hàng PH SMR-STK (89/102)
	18,093
	3,961
	82,04
	24,017
	3,897
	86,04

	2.1  
	Group 1 (12 khách hàng)
	2,840
	0,567
	83,36
	2,840
	0,435
	86,72

	2.2 
	Group 2 (13. khách hàng)
	5,191
	0,423
	92,47
	2,228
	0,424
	84,01

	2.3
	Group 3 (24 khách hàng)
	1,626
	0,590
	73,38
	2,612
	0,644
	80,22

	2.4 
	Group 4 (9 khách hàng)
	3,876
	0,186
	95,42
	10,49
	0,922
	91,92

	2.5 
	Group 5 (18 khách hàng)
	1,278
	1,013
	55,78
	3,577
	0,489
	87,97

	2.6 
	Group 6 (13 khách hàng)
	3,278
	1,181
	73,51
	2,074
	0,933
	68,97

	
	Tổng cộng (102 khách hàng):
	89,593
	6,198
	93,53
	110,91
	6,933
	94,12


i. Công tác Tổ chức nhân sự và lao động tiền lương
(  Tổng số CBCNV hiện nay của Công ty là 36 người; Bao gồm: BTGĐ và 5 Phòng ban chức năng.

(  Đã trình Chủ tịch HĐQT Công ti duyệt và kí HĐ nâng lương cho 5 CBCNV: bà Nguyễn Thị Lương Hòa, ¤. Hoàng Quốc Hiệp, ¤. Lê Diêm Hùng, ¤. Huỳnh Xý và bà Hồ Đoàn Thiên Kim.

(Tiếp nhận bà Hoàng Gia Huyền Trân từ Công ty CP Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Đà Nẵng và điều chuyển ông Nguyễn Duy Nhâm, Phòng SX-KV sang Công CP Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Đà Nẵng.

( Tuyển dụng ô. Trần Ngô Gia Bách và bà Nguyễn Thị Kim ánh bổ sung cho Phòng KHPH & TVTH; 

( Đã có Tờ trình đề xuất NXBGDVN bổ sung lao động cho P. SXKV, P.KHPH và P. TCHC.

(TGĐ Nhà XBGDVN công nhận HĐQT và BKS nhiệm kì 2012-2017; Công nhận nâng Công ty lên  Hạng I từ tháng 4 năm 2012; Thay đổi chức danh của Ban điều hành từ BGĐ lên BTGĐ Công ti.

(Đại hội ĐTN CSHCM nhiệm kì mới vào ngày 16/3/2012; Tổ chức Hội nghị kiểm điểm Cấp ủy và toàn thể Đảng viên Chi bộ theo Nghị quyết TW4 về phê bình và tự phê bình.

k. Công tác đầu tư và phát triển cơ sở vật chất

( Tiếp tục duy trì việc đầu tư vào các hạng mục như sau:

( Đầu tư vào : CTCP S - TBTH Bình Định: 2.919.500.000đ; CTCP In và DV Đà Nẵng: 2.530.000.000đ;  CTCP DVXBGD Đà Nẵng: 350.000.000đ;  CTCP Sách-TBGD Miền Nam: 1.000.000.000 ®;

( Khu kho H.Cầm: Sử dụng làm kho: 1.800 m2; Cti Kido thuê: 700 m2; DT đất còn lại: 2.500 m2.

( Ngoài ra có một số hạng mục thay đổi như sau:

( Đầu tư vào CTCP Đầu tư tia sáng mới: 1.000.000.000 ®;

( CP quỹ của Công ti: Tổng số CP đã mua: 340.800 CP, giá trị: 2.907.360.967đ, bình quân: 8.530Đ/CP.

( Đã thoái vốn đầu tư tại Công ti CP Đầu tư Tài chính Thiên Hoá: 5.000.000.000đ.

( Đã nhượng bán nhà 247 Hải phòng được: 4.750.000.000đ, đảm bảo thu hồi vốn đầu tư và có lãi;

( Đã mua nhà 145 Lê Lợi, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng theo nghị quyết HĐQT Công ti với số tiền: 11,043 tỉ đồng (So với chứng thư thẩm định giá của Sở Tài chính TP. Đà Nẵng: 12,079 tỉ đồng, thấp hơn: 1,036 tỉ đồng). Hiện nay đang cải tạo nâng cấp để khai thác sử dụng vào đầu năm 2013. 

Việc này có ý nghĩa lớn, góp phần hiện thực hóa ý tưởng: Công ti phải khẳng định sản phẩm và thị trường trước, sau đó sẽ ổn định về cơ sở vật chất và bắt đầu cho sự phát triển bền vững.

4. Mục tiêu năm 2013 :
-Tập trung phát triển  nghề truyền thống: Kiên trì mục tiêu Đầy đủ - Đồng bộ - Kịp thời nhằm khai thác cơ hội phát hành để gia tăng sản lượng SBT và STC; Tập trung phát triển xuất bản hệ thống sách giáo dục, chuyển dịch cơ cấu sang hướng STK điện tử của Công ti và củng cố chiến lược phát triển thị trường STK nhằm giữ được tốc độ tăng trưởng số lượng phát hành STK như các năm trước; Khẩu hiệu thương mại “Phát triển sản phẩm - Đảm bảo chất lượng - Giá cả hợp lí và Phủ kín thị trường”; 

-Tiếp tục đa dạng hóa các sản phẩm kinh doanh: Lịch giáo dục 2014, STK GD điện tử, đầu tư tài chính, cho thuê kho bãi và văn phòng,...;

-Tiếp tục xây dựng đội ngũ CBCNV đảm bảo trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tính năng động sáng tạo và vận hành theo hướng chuyên nghiệp; Phát huy và khai thác các lợi thế về CSVC hiện có;

-Phấn đấu đảm bảo cổ tức cho cổ đông ít nhất 16%/năm; Đời sống vật chất, tinh thần của CBCNV Công ti được ổn định và gia tăng; Tăng cường công tác từ thiện và đền ơn đáp nghĩa,...;

- Kiểm soát tốt tính an toàn của Công ti về mọi mặt; Phấn đấu trở thành đơn vị mạnh trong xuất bản, in và phát hành sách; Từng bước xây dựng và bảo vệ thương hiệu, tạo “đặc trưng” của DEIDCO
 - Tập trung phát triển ngành nghề truyền thống: Thực hiện tốt mục tiêu Đầy đủ - Đồng bộ - Kịp thời nhằm khai thác hết cơ hội phát hành để gia tăng sản lượng phát hành SBT.SGK và SGK tự chọn; Tập trung xuất bản hệ thống sách giáo dục của Công ti và củng cố chiến lược phát triển thị trường theo khẩu hiệu thương mại “Phát triển sản phẩm  - Đảm bảo chất lượng - Giá cả hợp lí và Phủ kín thị trường”; 

- Tiếp tục đa dạng hóa các sản phẩm kinh doanh: Lịch giáo dục 2013, thiết bị GD, đầu tư tài chính, cho thuê kho bãi.

- Phát huy truyền thống yêu nghề làm sách của người lao động, tiếp tục chăm lo công tác kiện toàn phát triển bộ máy tổ chức, đào tạo và tự đào tạo bồi dưỡng để có đội ngũ CBCNV chuyên nghiệp đạt chất lượng phục vụ tốt nhất. Phát triển tính chủ động công việc của các Phòng chuyên môn trên cơ sở Danh mục hóa công việc của từng CBCNV và Quy trình hóa các bước công việc trong quy trình Công ti.

- Phấn đấu đảm bảo cổ tức cho cổ đông ít nhất 16%/năm, đời sống vật chất, tinh thần của CBCNV Công ti được ổn định và gia tăng, tăng cường công tác từ thiện và đền ơn đáp nghĩa,...

- Kiểm soát tốt tính an toàn của Công ti về mọi mặt; Phấn đấu trở thành đơn vị mạnh trong xuất bản, in và phát hành sách; Từng bước xây dựng và bảo vệ thương hiệu, tạo “đặc trưng”  của DEIDCO.

IV. BÁO CÁO TÀI CHÍNH  (Đã được kiểm toán) :
(Báo cáo tài chính đầy đủ đã đựợc đăng tải toàn bộ tại website : www. sachgiaoduc.vn)

A. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN :


[image: image2.emf]TÀI SẢN

Mã 

số

Thuyết

minh

 31/12/2012

VND 

 31/12/2011

VND 

A.TÀI SẢN NGẮN HẠN 100

     63.552.886.019      56.636.977.490 

I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 5

       5.777.565.635        9.714.587.763 

1. Tiền  111        2.762.257.510        1.076.103.553 

2. Các khoản tương đương tiền 112        3.015.308.125        8.638.484.210 

II.Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 6

         162.001.364          178.750.000 

1. Đầu tư ngắn hạn 121          544.725.000          748.995.000 

2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129         (382.723.636)        (570.245.000)

III.Các khoản phải thu ngắn hạn 130

     19.853.008.351      12.987.257.370 

1. Phải thu khách hàng 131        7.001.680.757        6.193.097.060 

2. Trả trước cho người bán 132      13.142.453.492        7.327.153.040 

3. Các khoản phải thu khác 135            12.300.000                           - 

4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139         (303.425.898)        (532.992.730)

IV.Hàng tồn kho 140

     33.761.201.837      31.233.156.160 

1. Hàng tồn kho 141 7      40.786.499.890      35.604.648.427 

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149      (7.025.298.053)     (4.371.492.267)

V.Tài sản ngắn hạn khác 150

       3.999.108.832        2.523.226.197 

1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 8        1.708.885.873        1.852.541.140 

2. Thuế GTGT được khấu trừ 152          553.441.218          368.445.404 

3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154 9        1.402.373.354                           - 

4. Tài sản ngắn hạn khác 158 10          334.408.387          302.239.653 

B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200      23.885.799.187      21.271.764.977 

I. Các khoản phải thu dài hạn 210                           -                           - 

II.Tài sản cố định 220

     15.882.134.427        9.952.916.330 

1. Tài sản cố định hữu hình 221 11        8.082.135.427        5.372.690.810 

     - Nguyên giá 222        9.833.186.699        6.609.667.332 

     - Giá trị hao mòn lũy kế 223      (1.751.051.272)     (1.236.976.522)

2. Tài sản cố định vô hình 227 12        7.799.999.000        4.580.225.520 

     - Nguyên giá 228        7.799.999.000        4.580.225.520 

     - Giá trị hao mòn lũy kế 229                           -                           - 

III.Bất động sản đầu tư  240                           -                           - 

IV.Các khoản đầu tư tài chính dài hạn  250 13

       6.865.260.000        9.973.704.971 

1. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252        5.449.500.000        5.449.500.000 

2. Đầu tư dài hạn khác 258        2.350.000.000        6.350.000.000 

3. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn  259         (934.240.000)     (1.825.795.029)

V.Tài sản dài hạn khác 260

       1.138.404.760        1.345.143.676 

1. Chi phí trả trước dài hạn 261 14        1.138.404.760        1.345.143.676 

2. Tài sản dài hạn khác 268                           -                           - 

TỔNG CỘNG TÀI SẢN  270

     87.438.685.206      77.908.742.467 


B. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH :

[image: image3.emf]CHỈ TIÊU

Mã 

số

Thuyết 

minh

 Năm 2012

VND 

 Năm 2011

VND 

1. Doanh thu bán hàng & cc dịch vụ 01 19  117.602.507.961     92.703.511.709 

2.

Các khoản giảm trừ doanh thu

02 19      4.240.070.486       4.925.552.719 

3. Doanh thu thuần về bán hàng & cc dịch vụ 10 19  113.362.437.475     87.777.958.990 

4. Giá vốn hàng bán 11 20    81.368.669.960     61.549.382.718 

5. Lợi nhuận gộp về bán hàng & cc dịch vụ  20    31.993.767.515     26.228.576.272 

6. Doanh thu hoạt động tài chính 21 21      1.893.746.966       1.980.345.332 

7. Chi phí tài chính 22 22      1.752.060.083       3.502.975.390 

  Trong đó: Chi phí lãi vay  23     1.230.567.500       1.165.669.637 

8. Chi phí bán hàng 24      7.373.981.768       5.539.471.400 

9. Chi phí quản lý doanh nghiệp 25      7.856.506.004       6.534.499.995 

10.Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 30    16.904.966.626     12.631.974.819 

11.Thu nhập khác 31 23      4.817.148.659                        -   

12.Chi phí khác 32 24      4.765.410.229                846.742 

13.Lợi nhuận khác 40          51.738.430               (846.742)

14.Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 50 25    16.956.705.056     12.631.128.077 

15.Chi phí thuế TNDN hiện hành 51 25      1.214.470.575       2.054.212.811 

16.

Chi phí thuế TNDN hoãn lại

52 25                       -                          -   

17.Lợi nhuận sau thuế TNDN 60 25    15.742.234.481     10.576.915.266 

18.Lãi cơ bản trên cổ phiếu 70 26                  3.320                    2.161 


V. BẢN GIẢI TRÌNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ BÁO CÁO KIỂM TOÁN :
+ Đơn vị kiểm toán độc lập : 
Công ty kiểm toán và kế toán AAC
Địa chỉ : 217 Nguyễn Văn Linh - Thành phố Đà Nẵng.
+ Ý kiến kiểm toán độc lập : 
Báo cáo tài chính của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng, đã phản ảnh trung thực và hợp lý về tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2012 và kết quả hoạt động kinh doanh cũng như các luồng lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2012, phù hợp với Chuẩn mực, Chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý hiện hành có liên quan về lập và trình bày Báo cáo 
tài chính.
VI. CÁC CÔNG TY CÓ LIÊN QUAN :
+ Công ty nắm giữ trên 50% vốn cổ phần/vốn góp của tổ chức, công ty

Không có.

+ Công ty có trên 50% vốn cổ phần/vốn góp do tổ chức, công ty nắm giữ
Không có.
+ Tình hình đầu tư vào các công ty có liên quan :
1. Công ty CP Sách thiết bị trường học Tp.HCM (STC) : 20.000 CP  
2. Công ty CP In và Dịch vụ Đà Nẵng : 220.000 CP
3. Công ty CP Sách thiết bị trường học Bình  Định (BDB) : 291.950 CP  

4. Công ty CP Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Đà Nẵng : 35.000 CP

5. Công ty CP Sách và TBGD miền Nam : 100.000 CP

Ghi chú : Các công ty trên đều là Công ty con của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
VII. TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ :
1.  Cơ cấu tổ chức của Công ty :




2.  Số lượng CBCNV : 

Đến ngày 31/12/2012, Tổng số cán bộ công nhân viên của Công ty là : 36 người, trong đó cán bộ quản lý : 8 người. Công ty gồm có 5 phòng ban chuyên môn : Ban Tổng Giám Đốc : 3 người , Phòng Khai thác - Bản thảo  : 4 người, Phòng Sản xuất – Kho vận : 9 người, Phòng Kế hoạch – Phát hành –TVTH  : 11 người, Phòng Kế toán tài chính : 4 người, Phòng Tổ chức hành chính : 5 ngừời. 


3.  Những thông tin liên quan về tổ chức và nhân sự chủ chốt ( BĐH) : 
 


 -
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ : 

1. Ông Ông Thừa Phú - Chủ Tịch 

: Bổ nhiệm ngày 30/03/2012

2. Ông Huỳnh Bá Vân – Chủ tịch 

: Bổ nhiệm ngày 25/04/2007

 






  Miễn nhiệm ngày 30/03/2012





   Uỷ viên 

: Bổ nhiệm ngày 30/03/2012

3. Ông Hồ Văn Lĩnh
- Ủy viên  

: Tái bổ nhiệm ngày 30/03/2012
4. Ông Nguyễn Quang Dũng
- Ủy viên
: Tái bổ nhiệm ngày 30/03/2012
5. Ông Phạm Thanh Nam - Uỷ viên 

: Tái bổ nhiệm ngày 30/03/2012
-  BAN KIỂM SOÁT :
1. Ông Phạm Tiến Dũng - Trưởng Ban 
: Tái bổ nhiệm ngày 30/03/2012
2. Ông Lê Quang Tiến - Uỷ viên 

: Tái bổ nhiệm ngày 30/03/2012
3. Ông Trần Công Hội - Uỷ viên 

: Bổ nhiệm ngày 25/04/2007

 






  Miễn nhiệm ngày 30/03/2012
4.Ông Hồ Phú Cường - Uỷ viên

: Bổ nhiệm ngày 30/03/2012
-  Tóm tắt lý lịch của các cá nhân trong Ban điều hành :
+  Hội đồng quản trị  : 


	1. Họ và tên
	:
	Ông Thừa Phú

	· Chức vụ
	:
	Chủ tịch HĐQT 

	· Giới tính
	:
	Nam

	· Ngày tháng năm sinh
	:
	05-10-1971

	· Nơi sinh
	:
	Đà Nẵng

	· Quốc tịch
	:
	Việt Nam

	· Địa chỉ thường trú
	:
	498 Trần Cao Vân, Đà Nẵng

	· Điện thoại liên lạc
	:
	0903545545

	· Trình độ văn hóa
	:
	12/12

	· Trình độ chuyên môn
	:
	Cử nhân kinh tế

	· Số cổ phần nắm giữ
	:
	0

	· Hành vi vi phạm pháp luật
	:
	Không

	
	
	

	2. Họ và tên
	:
	Huỳnh Bá Vân

	· Chức vụ
	:
	Uỷ viên HĐQT 

	· Giới tính
	:
	Nam

	· Ngày tháng năm sinh
	:
	23/10/1953

	· Nơi sinh
	:
	Bình Định

	· Quốc tịch
	:
	Việt Nam

	· Địa chỉ thường trú
	:
	Số 12 Nguyễn Gia Thiều - Quận Thanh Khê - Tp. Đà Nẵng

	· Điện thoại liên lạc
	:
	0511 – 3895562  - 0903505082

	· Trình độ văn hóa
	:
	12/12

	· Trình độ chuyên môn
	:
	Cử nhân kinh tế

	· Số cổ phần nắm giữ
	:
	6.000 cổ phiếu 

	· Hành vi vi phạm pháp luật
	:
	Không

	
	
	

	3.  Họ và tên
	:
	Hồ Văn Lĩnh

	· Chức vụ
	:
	Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty cổ phần ĐT&PT GD Đà Nẵng

	· Giới tính
	:
	Nam

	· Ngày tháng năm sinh
	:
	01/08/1971

	· Nơi sinh
	:
	TP Đà Nẵng

	· Quốc tịch
	:
	Việt Nam

	· Địa chỉ thường trú
	:
	77/11 Thái Phiên, Q.Hải Châu, TP ĐN

	· Điện thoại liên lạc
	:
	0511 – 3827374  -  0903503446

	· Trình độ văn hóa
	:
	12/12

	· Trình độ chuyên môn
	:
	Cử nhân kinh tế

	· Số cổ phần nắm giữ
	:
	60.100 cổ phiếu 

	· Hành vi vi phạm pháp luật
	:
	Không

	4.  Họ và tên
	:
	Nguyễn Quang Dũng

	· Chức vụ
	:
	Ủy viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng Công ty cổ phần ĐT&PT GD Đà Nẵng

	· Giới tính
	:
	Nam

	· Ngày tháng năm sinh
	:
	12/12/1979

	· Nơi sinh
	:
	Quảng Nam

	· Quốc tịch
	:
	Việt Nam

	· Địa chỉ thường trú
	:
	Tổ 17, Hoà Thọ Đông, Q.Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng

	· Điện thoại liên lạc
	:
	0511 – 3889950  -  0988787827

	· Trình độ văn hóa
	:
	12/12

	· Trình độ chuyên môn
	:
	Cử nhân kinh tế

	· Số cổ phần nắm giữ
	:
	22.800 cổ phiếu 

	· Hành vi vi phạm pháp luật
	:
	Không

	
	
	

	5.  Họ và tên
	:
	Phạm Thanh Nam

	· Chức vụ
	:
	Ủy viên HĐQT 

	· Giới tính
	:
	Nam

	· Ngày tháng năm sinh
	:
	05/06/1957

	· Nơi sinh
	:
	Thanh Hoá

	· Quốc tịch
	:
	Việt Nam

	· Địa chỉ thường trú
	:
	Phòng 1 CP TT Nam Đồng – Hà Nội

	· Điện thoại liên lạc
	:
	04 62811595

	· Trình độ văn hóa
	:
	12/12

	· Trình độ chuyên môn
	:
	Kỹ sư xây dựng

	· Số cổ phần nắm giữ
	:
	10.900 cổ phiếu 

	· Hành vi vi phạm pháp luật
	:
	Không


+  Ban Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng  : 



	1.  Tổng Giám Đốc
	:
	Hồ Văn Lĩnh (xem lí lịch phần HĐQT)

	2.  Phó Tổng Giám Đốc
	:
	Trần Phước Chương

	· Giới tính
	:
	Nam

	· Ngày tháng năm sinh
	:
	12/08/1958

	· Nơi sinh
	:
	TP Đà Nẵng

	· Quốc tịch
	:
	Việt Nam

	· Địa chỉ thường trú
	:
	141 Phan Thanh – TP Đà Nẵng

	· Điện thoại liên lạc
	:
	05113 889951 – 0903565959

	· Trình độ văn hóa
	:
	12/12

	· Trình độ chuyên môn
	:
	Đại Học sư phạm ngành Toán

	· Số cổ phần nắm giữ
	:
	0 cổ phiếu 

	· Hành vi vi phạm pháp luật
	:
	Không

	3.  Kế toán trưởng
	:
	Nguyễn Quang Dũng (xem lí lịch phần HĐQT)


- Quyền lợi của Ban Tổng Giám đốc và người lao động : 

+ Tổng quỹ tiền lương năm 2012 của Công ty được xác định theo đơn giá đã được Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 thông qua là : 




.Sách BT : 260 đ/ đồng tiền lương/1.000 đồng lợi nhuận.



.Sách TK, khác : 320 đ/đồng tiền lương/1.000 đồng lợi nhuận.




.Lịch : 950 đ/ đồng tiền lương/1.000 đồng lợi nhuận.

· Phân phối tiền lương :
Lương phần cứng : Được tính theo hệ số lương cơ bản qui định theo thang, bảng lương của Nhà nước và Mức tiền lương tối thiểu do Nhà nước qui định tại từng thời điểm.
Lương phần mềm  : Được tính dựa trên hệ số lương phần mềm của từng người và kết quả xếp loại năng suất lao động và hiệu quả công việc của từng quí.
Hệ số lương phần mềm được Công ty xây dựng dựa trên công việc thực tế được giao cho từng người.

VIII. THÔNG TIN VỀ CỔ ĐÔNG VÀ QUẢN TRỊ CÔNG TY : 
1. Thông tin về Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát :

Hội đồng quản trị có 5 thành viên, mỗi thành viên có nhiệm kỳ 5 năm. Các thành viên trong Hội đồng quản trị đều là cổ đông của Công ty. Trong 5 thành viên của Hội đồng quản trị, có 3 thành viên không kiêm nhiệm là GĐ NXBGD tại TP Đà Nẵng, PTGĐ, GĐ NXBGD tại TP Hà Nội, GĐ Công ty TNHH XNK Nam Kỳ và 2 thành viên còn lại là cán bộ Công ty giữ chức vụ Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng của công ty.
+ Ban kiểm soát gồm 3 thành viên, mỗi thành viên có nhiệm kỳ 5 năm. Trong 3 thành viên của Ban kiểm soát có một thành viên không kiêm nhiệm là Kế toán NXBGD tại TP Đà Nẵng, 2 thành viên là cán bộ CNV của Công ty.
+ Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được thực hiện đúng theo qui định do Đại hội cổ đông thường niên hàng năm thông qua.
+ Trong năm qua, các thành viên trong Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đã hoàn thành trách nhiệm công việc của minh. Không có mâu thuẫn quyền lợi, xung đột lợi ích gì với Công ty.

+ Thông tin về số lượng cổ phiếu của thành viên HĐQT, Ban giám đốc, Ban kiểm soát và những người liên quan theo danh sách cổ đông chốt ngày 25/12/2012 :
	S

T

T
	Họ tên 
	CHỨC VỤ
	Số Lượng 
cổ phiếu 
nắm giữ
	tỉ lệ 
nắm giữ
(%)

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	1
	Ông Thừa Phú
	CT.HĐQT
	0
	0

	2
	Huỳnh Bá Vân
	UV.HĐQT
	6.000
	0,12

	3
	Hồ Văn Lĩnh
	UV.HĐQT 
- Tổng Giám  Đốc
	60.100
	1,20

	4
	Nguyễn Quang Dũng
	UV.HĐQT 
- Kế Toán Trưởng
	22.800
	0,46

	5
	Phạm Thanh Nam
	UV.HĐQT
	10.900
	0,22

	6
	Trần Phước Chương
	Phó Tổng Giám Đốc
	0
	0,00

	7
	Phạm Tiến Dũng
	Trưởng BKS
	14.610
	0,29

	8
	Lê Quang Tiến
	Thành viên BKS
	29.505
	0,59

	9
	Hồ Phú Cường
	Thành viên BKS
	100
	0,002

	 
	Tổng cộng
	 /

 
	144.015
	2,88


2.Thông tin về cổ đông :
Cơ cấu cổ đông của Công ty theo danh sách cổ đông chốt ngày 25/12/2012 :

+ Số lượng cổ đông :
	STT
	Loại cổ đông
	Đơn vị
	Số lượng                               

	1
	Cổ đông lớn (chiếm 41,5% VĐL)
	Tổ chức
	1

	2
	Cổ đông là tổ chức (trong nước)
	“
	3

	3
	Cổ đông trong nước
	“
	384

	4
	Cổ đông nước ngoài (cá nhân, tổ chức)
	“
	13

	
	Tổng cộng
	
	401


      + Cơ cấu cổ đông :
	STT
	Loại cổ đông
	Số lượng cổ phiếu nắm giữ
	Tỉ lệ                      (%)

	1
	Cổ đông lớn ( chiếm 40% VĐL)
	2.075.000
	41,50%

	2
	Cổ đông là tổ chức (trong nước)
	3.217
	0,064%

	3
	Cổ đông trong nước
	2.236.383
	44,73%

	4
	Cổ đông nước ngoài (cá nhân, tổ chức)
	344.600
	6,89%

	5
	Cổ phiếu quỹ
	340.800
	6.816%

	
	Tổng cộng
	5.000.000
	100,00%


Đà Nẵng, ngày     tháng      năm 2013
CÔNG TY CP ĐT&PT GD ĐÀ NẴNG
 TỔNG GIÁM ĐỐC
HỒ VĂN LĨNH
Công ty cổ phần ĐầU TƯ Và PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC Đà NẴNG


73 Yên Bái - Đà Nẵng


Điện thoại: 0511 - 3889950   Fax: 0511 - 3889953








ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG





BAN GIÁM ĐỐC, KTT





HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ





CÁC PHÒNG BAN CHUYÊN MÔN 





BAN KIỂM SOÁT
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